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Lời nói đầu
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T I Ê U  C H U Ẩ N  QUỐC GIA 
           TCVN ...: 2015
Công trình thủy lợi – Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, thi công, nghiệm thu kênh bê tông đúc sẵn kết cấu nhẹ.
Hydraulic structures – Irrigation and Drainage System- Technical Requirements for design, construction and acceptance of prefabricate concrete canal 

 1  Phạm vi áp dụng

1.1 Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế, lắp đặt và nghiệm thu hệ thống kênh tưới nội đồng bằng bê tông đúc sẵn, có cấp lưu lượng từ 0,05m3/s đến 0,5m3/s,  với các loại sau:

- Kênh bê tông cốt thép đúc sẵn 
- Kênh bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn

-  Kênh bê tông cốt sợi đúc sẵn
1.2 Phạm vi áp dụng tiêu chuẩn bao gồm xây dựng mới, cải tạo nâng cấp hoặc mở rộng hệ thống kênh tưới đã có trong các hệ thống tưới. 
   2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng phiên bản mới nhất. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố mà chưa chuyển đổi thì áp dụng phiên bản được nêu.

TCVN 4116:1985 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công – Tiêu chuẩn thiết kế;

TCVN 2737:1995 Tải trọng và tác động;
TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát – Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8228:2009  Hỗn hợp bê tông thuỷ công. Yêu cầu kỹ thuật;    

TCVN 8305:2009 Công trình Thuỷ lợi – Kênh đất – Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu;

TCVN 8323:2009 Công trình Thuỷ lợi – Các qui định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;
TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8477:2010 Công trình Thuỷ lợi – Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa chất trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;

TCVN 8478:2010 Công trình Thuỷ lợi – Yêu cầu về thành phần khối lượng khảo sát địa hình trong các giai đoạn lập dự án và thiết kế;
TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa – Silicafume và tro trấu nghiền mịn.

TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 4253:2012 Công trình Thuỷ lợi – Nền các công trình thuỷ công – Yêu cầu thiết kế;

TCVN 4118:2012 Công trình Thuỷ lợi – Hệ thống tưới tiêu – Yêu cầu thiết kế; 
TCVN 9115:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép – Thi công và nghiệm thu;
TCVN 9150:2012 Công trình Thuỷ lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế; 
TCVN 9159:2012 Công trình thuỷ lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.

TCVN 9347:2012 Cấu kiện BT và BTCT đúc sẵn Phương pháp thí nghiệm gia tải để đánh  giá độ bền, độ cứng và khả năng chống nứt;
TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

TCVN 6394:1914 Mương bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ được định nghĩa sau:

3.1 Bê tông (Concrete)
Là loại vật liệu đá nhân tạo được tạo thành hỗn hợp hợp lý bao gồm: chất kết dính (xi măng các loại), nước, cốt liệu (cát, sỏi hay đá dăm) và phụ gia (nếu có).

3.2. Bê tông cốt thép (Steel reinforced concrete) 
Là một loại vật liệu xây dựng phức hợp do bê tông và thép cùng nhau làm việc để chịu lực.
3.3. Bê tông cốt thép thành mỏng (steel net reinforced conrete)
Là loại bê tông thành mỏng có cốt bằng lưới thép cùng nhau làm việc để chịu lực.

3.4. Bê tông cốt sợi ( fibre reinforced conrete)
Là loại bê tông có cốt bằng các sợi thép hoặc các loại sợi khác như sợi polypropylene, sợi thép, sợi hỗn hợp – sợi thép và sợi polypropylene phân bố lại các ứng suất bên trong để hạn chế sự biến dạng, co ngót và giảm nứt.

3.5 Cấu kiện kênh bê tông cốt thép, cốt thép thành mỏng và cốt sợi ( steel reinforced concrete structure, Steel net reinforced concrete structure and fibre reiforced conrete structure) 
Là những đoạn kênh bê tông cốt thép, kênh bê tông cốt thép thành mỏng và kênh cốt sợi   đúc sẵn được sử dụng để lắp ghép thành tuyến kênh chuyển nước.

3.6  Khớp nối (joinning structure)
Là phần liên kết các cấu kiện với nhau để tạo thành tuyến kênh theo thiết kế.
3.7 Vữa không co ( Non-Shrinkage motar)

Là vữa xi măng với cốt liệu tự nhiên và phụ gia phù hợp có độ linh động cao, phát triển cường độ nhanh và không co ngót trong quá trình đóng rắn, dùng để đổ chèn các mối nối liên kết các cấu kiện bê tông.
3.8  Kênh bê tông cốt thép (steel reinforced conrete canal)

Là kênh do các cấu kiện bê tông cốt thép đúc sẵn lắp ghép lại với nhau thành kênh chuyển nước.
3.9  Kênh bê tông lưới thép vỏ mỏng (steel net reinforced conrete canal)

Là kênh do các cấu kiện bê tông lưới thép vỏ mỏng đúc sẵn lắp ghép lại với nhau thành kênh chuyển nước.

3.10  Kênh bê tông cốt sợi ( fibre reinforced conrete canal)

Là kênh do các cấu kiện bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn lắp ghép lại với nhau thành kênh chuyển nước.

4. Ký hiệu và thuật ngữ viết tắt
-  BT

: Bê tông

-  BTĐS
: Bê tông đúc sẵn

-  BTCT 
: Bê tông cốt thép

-  BTCTTM
: Bê tông cốt thép thành mỏng
-  BTCS
: Bê tông cốt sợi 
5.  Yêu cầu kỹ thuật chung về thiết kế cấu kiện kênh
Khi thiết kế hệ thống kênh tưới mới cũng như khi nâng cấp một hệ thống kênh cũ, giải pháp kỹ thuật được chọn phải là giải pháp ngoài việc đảm bảo tính kinh tế, tính pháp lý về qui hoạch… còn phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong tiêu chuẩn này về mặt thiết kế, thi công và nghiệm thu. Kênh được thiết kế phải đảm bảo tưới được hiệu quả cho loại cây trồng trong qui hoạch một cách hiệu quả, tiết kiệm, dễ dàng trong thi công, đảm bảo an toàn và ổn định, có đầy đủ hồ sơ nghiệm thu đúng qui định đảm bảo chất lượng công trình, tạo điều kiện tốt cho quản lý vận hành hiệu quả có xét đến vấn đề hiện đại hoá trong quản lý. 
5.1 Khi lựa chọn kiểu mặt cắt cấu kiện cần xem xét tổng hợp các yếu tố như: khả năng đúc cấu kiện dễ dàng, đảm bảo chất lượng, dễ dàng cho việc xếp dỡ, vận chuyển, thi công mối nối thuận tiện, kín nước, vận chuyển, lắp đặt, liên kết, gối đỡ, đảm bảo an toàn.
5.2 Số loại cấu kiện là ít nhất và có khả năng lắp lẫn cao.
5.3 Chiều dài cấu kiện liên quan đến khối lượng, cần xét đến tính năng của thiết bị và giải pháp thi công, khả năng chịu lực theo phương dọc và phải có các qui định bắt buộc đối với các trường hợp vận chuyển, xếp dỡ, lắp đặt.
5.4 Độ dày cấu kiện BTCT ngoài yêu cầu về khả năng chịu lực khi làm việc, vận chuyển, lắp đặt, cần tính đến đường kính cốt thép, đường kính lớn nhất của cốt liệu bê tông và khả năng bảo vệ cốt thép.
5.5  Sai số chế tạo cấu kiện: lấy theo quy định Mục 5.2 của TCVN 6394:2014.

theo chiều dày là 2 mm, chiều rộng là 3 mm, chiều dài là 8 mm.
5.6 Các cấu kiện được chế tạo phải có nhãn sản phẩm được ghi rõ trên cấu kiện bao gồm các thông số bắt buộc sau: số hiệu cấu kiện, mác bê tông, ngày đúc, các thông số kích thước chính, đơn vị chế tạo.khuyến khích sử dụng mã vạch để quản lý chất lượng sản phẩm Mục 7 của TCVN 6394:2014 
5.7 Kích thước mặt cắt cấu kiện: các kích thước cấu kiện (chiều rộng, chiều cao, chiều dài) được thiết kế theo mô đun 10 cm, nghĩa là có kích thước BXH là 30cm x 40cm; 40cm x 50cm; 50cm x 60cm; 60cm x 70cm, 70x 90cm ; 90x110 cm và 110cmx120cm.
5.8 Việc lựa chọn các trường hợp tính toán nội lực phải phù hợp với quá trình chế tạo cấu kiện, bốc dỡ, vận chuyển và lắp đặt và vận hành; những trường hợp có thể xảy ra nguy cơ mất an toàn cần phải được lường trước và qui định rõ.
6. Yêu cầu tính toán, kiếm tra thiết kế cấu kiện kênh.
6.1  Yêu cầu chung

6.1.1  Các trường hợp tính toán:
- Trường hợp cẩu cấu kiện;
- Trường hợp xếp cấu kiện;
- Trường hợp khai thác vận hành gồm:
+ Trường hợp cơ bản;
+ Trường hợp đặc biệt.
6.1.2 Các lực tác dụng

Tuỳ theo kênh được thi công lắp đặt theo giải pháp kết cấu nào và trường hợp tính toán để lựa chọn lực tác dụng. Các lực tác dụng bao gồm: 
a) Tải trọng bản thân (luôn xuất hiện trong các trường hợp tính toán); 
b) Lực tác dụng khi cẩu cấu kiện (xét trong trường hợp cẩu cấu kiện); 
c) Áp lực nước (trường hợp khai thác, vận hành);

d) Áp lực đất (trường hợp bên cạnh kênh có đắp đất, khi xem xét áp lực này cần lưu ý kênh có bị tác động bởi giao thông hay không, áp lực do đầm nện đất đắp hai bên thành cấu kiện khi kênh có đất đắp hai bên hoặc một bên); 
e) Áp lực đẩy nổi (khi đặt trực tiếp trên nền đất và khi kênh ngập trong nước);

f) Áp lực do các cấu kiện khác (trường hợp xếp cấu kiện khi vận chuyển hoặc khi xếp cấu kiện ở xưởng).

 Xác định giá trị lực trong các trường hợp và tổ hợp tính toán tuân theo các Tiêu chuẩn 2737: 1995 Tải trọng và tác động và Qui chuẩn 04 – 05: 2012/BNNPTNT Công trình thuỷ lợi-Các qui định chủ yếu về thiết kế..
6.1.3 Yêu cầu đối với tính toán thiết kế kết cấu 
Kinh tính toán ổn định, độ bền, ứng suất, biến dạng chung và cục bộ, phải tiến hành theo phương pháp trạng thái giới hạn.

a) Trường hợp khai thác vận hành: khi tính toán để lựa chọn cấu kiện cần phải tính toán để đưa ra các yêu cầu về: khả năng chịu lực tối thiểu tại mặt cắt nguy hiểm nhất; điều kiện về độ võng lớn nhất theo phương dọc của cấu kiện; điều kiện về sự hình thành và mở rộng khe nứt.
b) Trường hợp vận chuyển, cẩu, xếp cấu kiện ngoài các yêu cầu quy định tại mục a) còn phải kiểm tra độ võng khi cẩu cấu kiện.

c) Đối với kênh BTCTTM khi tính độ bền cần xem xét trường hợp tính theo giai đoạn đàn hồi hay giai đoạn dẻo, tính toán độ võng tương tự như kết cấu BTCT.
6.2  Cấu kiện kênh bê tông cốt thép đúc sẵn

6.2.1 Hình dạng cấu kiện

Hình dạng cấu kiện BTCT đúc sẵn được chọn phải bảo đảm mặt cắt thủy lực có lợi nhất, dễ thi công cấu kiện và thuận lợi trong thi công lắp đặt. Có thể tham khảo phụ lục 1

6.2.2 Tính toán cốt thép

Tính toán cốt thép được căn cứ tính theo độ bền của cấu kiện, theo tiêu chuẩn TCVN 4116:1985 “Kết cấu BT và BTCT thuỷ công- Tiêu chuẩn thiết kế“. Ngoài việc tính toán độ bền cần kiểm tra biến dạng kiểm tra độ võng cấu kiện khi vận chuyển. 
6.2.3 Mác bê tông

Mác bê tông sử dụng để sản xuất cấu kiện BTCTTM thấp nhất là mác 30. Do cấu kiện có chiều dày nhỏ cần phải khống chế đường kính cốt liệu lớn nhất cho phù hợp với chiều dày cấu kiện.
Các thành phần dùng cho bê tông và qui trình chế tạo hỗn hợp vữa bê tông cần tuân theo TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật” và các tiêu chuẩn khác liên quan.
6.3  Kết cấu kênh bê tông lưới thép vỏ mỏng
6.3.1 Hình dạng cấu kiện
Hình dạng cấu kiện BTLT vỏ mỏng được chọn phải bảo đảm mặt cắt thủy lực có lợi nhất, dễ thi công cấu kiện và thuận lợi trong thi công lắp đặt. Có thể tham khảo phụ lục 1

6.3.2 Tính toán lưới thép

Tính toán chọn lưới thép phải đảm bảo để cấu kiện đủ độ bền trong quá trình lưu kho bãi, vận chuyển, lắp đặt và khai thác vận hành. Việc tính toán lưới thép theo tiêu chuẩn TCVN 6394:1998 Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép

6.3.3 Mác bê tông
Mác bê tông sử dụng để sản xuất cấu kiện BTCTTM thấp nhất là mác 30. Việc chế tạo cần theo các tiêu chuẩn TCVN 6394:1914 Cấu kiện kênh bê tông vỏ mỏng có lưới thép và các tiêu chuẩn liên quan.
6.4. Cấu kiện kênh bê tông cốt sợi đúc sẵn

6.4.1 Hình dạng cấu kiện

Hình dạng cấu kiện BTCS được chọn phải bảo đảm mặt cắt thủy lực có lợi nhất, dễ thi công cấu kiện và thuận lợi trong thi công lắp đặt. Có thể tham khảo phụ lục 1

6.4.2 Tính toán cốt sợi thép

Tính toán cốt sợi thép được căn cứ tính theo độ bền của cấu kiện, theo tiêu chuẩn TCVN 4116:1985 “Kết cấu BT và BTCT thuỷ công- Tiêu chuẩn thiết kế“. Ngoài việc tính toán độ bền cần kiểm tra biến dạng kiểm tra độ võng cấu kiện khi vận chuyển. 

6.4.3 Mác bê tông

Mác bê tông sử dụng để sản xuất cấu kiện BTCS thấp nhất là mác 30. Do cấu kiện có chiều dày nhỏ cần phải khống chế đường kính cốt liệu lớn nhất cho phù hợp với chiều dày cấu kiện.

Các thành phần dùng cho bê tông và qui trình chế tạo hỗn hợp vữa bê tông cần tuân theo TCVN 8228:2009 Hỗn hợp bê tông thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật” và các tiêu chuẩn khác liên quan.

7. Yêu cầu chung về kỹ thuật lắp đặt cấu kiện kênh

7.1 Quy định chung

a) Sức nâng của cẩu phải đủ nâng cấu kiện nặng nhất và độ vươn phù hợp với thực tế vận chuyển và lắp đặt cấu kiện để có thể thi công đạt hiệu quả nhất;

b) Vị trí cần lắp đặt cấu kiện phải có đường thi công để xe cẩu vào được và gần đường để tập kết cấu kiện; Trường hợp mặt bằng thi công khó khăn hoặc không có đường vận chuyển cần có giải pháp, thiết bị chuyên dụng cho vận chuyển cấu kiện như xe goong, đường ray.v.v.v...

c) Phải có các phương tiện phù hợp khi nâng cấu kiện để không làm hư hỏng cấu kiện;

d) Nền kênh phải đảm bảo để cấu kiện không bị sai lệch khi lắp đặt và không bị lún quá giá trị cho phép khi vận hành;

e) Có phương án đảm bảo để xác định được vị trí, cao trình tương ứng của cấu kiện phù hợp với thiết kế;

f) Xác định trình tự lắp đặt cấu kiện;

g) Có phương án định vị cấu kiện để đảm bảo cấu kiện không bị dịch chuyển đến khi cấu kiện đạt được vị trí ổn định theo thiết kế;

h) Có phương án thi công mối nối và khe lún đảm bảo yêu cầu;

i) Có đầy đủ các chỉ dẫn cần thiết, các qui định bắt buộc phải tuân theo cũng như các bản vẽ giải thích trong tất cả các giai đoạn thi công để đảm bảo kênh hoạt động tốt trong quá trình vận hành.

7.2 Khớp nối, mối nối, khe co dãn nhiệt

a) Khoảng cách tối đa bố trí chỗ nối đảm bảo co dãn nhiệt tân thủ đúng theo yêu cầu thiết kế.
b) Trong trường hợp kênh được lắp ghép trên các mố trụ, các mối nối phải đảm bảo độ cứng để phù hợp với tính toán thiết kế;
c) Trong trường hợp cấu kiện được đặt trên nền, khoảng cách các khớp nối cần có tính toán cụ thể;
e) Cấu tạo khớp nối cần tham khảo TCVN 9159:2012 Công trình thuỷ lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu.
8.  Yêu cầu kỹ thuật về công tác chuẩn bị lắp đặt
8.1 Chuẩn bị về mặt bằng, lán trại

Trước khi tiến hành thi công, nhà thầu thi công phải được bàn giao mặt bằng đã được giải phóng đủ điều kiện để triển khai thi công. Việc bàn giao phải được lập thành văn bản chi tiết. Nhà thầu thi công phải bảo vệ mặt bằng và chuẩn bị đầy đủ mặt bằng và lán trại phục vụ thi công, đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu và biện pháp thi công đã lựa chọn.

8.2 Nguyên liệu, trang thiết bị, nhân lực phục vụ thi công

Nhà thầu thi công phải chuẩn bị đầy đủ, đúng chất lượng và chủng loại nguyên vật liệu, cấu kiện, đất đắp kênh, đường vận chuyển, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực, kinh phí để phục vụ kịp tiến độ thi công.

8.3 Tiêu nước và dẫn dòng thi công

Trước khi thi công kênh phải có biện pháp tiêu nước mưa, nước mặt và nước ngầm có ảnh hưởng tới thi công kênh. Nhà thầu cần có các biện pháp thi công phù hợp với các điều kiện nền đất khác nhau kể cả đối với hệ thống kênh cũ để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng cũng như yêu cầu tưới.

8.4   Xử lý nền kênh và lớp tiếp giáp giữa kênh với nền đất

Nếu hồ sơ thiết kế có biện pháp gia cố nền bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật, lọc, cọc gia cố v.v... thì Nhà thầu thi công phải lập biện pháp tổ chức thi công riêng, phù hợp để đảm bảo các yêu cầu về chỉ tiêu thiết kế đặt ra.  Đối với nền hoặc kênh cũ trước khi thi công phải tiến hành bóc hết lớp đất hữu cơ, đất lẫn rễ, cỏ cây v.v... theo quy định của thiết kế.  

9   Yêu cầu về kỹ thuật lắp đặt 

9.1 Quy định chung

9.1.1. Công tác lắp ghép cấu kiện phải do các tổ chức chuyên môn hóa về công tác này thực hiện

9.1.2 Trước khi thi công lắp ghép cấu kiện, đơn vị thi công phải lập “Biên pháp tổ chức thi công”, lập bản vẽ thiết kế lắp ghép và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt

9.1.3 Trong "Biện pháp tổ chức thi công” lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn, cần có nội dung sau:

a) Chọn phương tiện cẩu lắp phù hợp;

b) Trình tự lắp ghép cấu kiện;

c) Những biện pháp bảo đảm độ chính xác lắp ghép;

d) Bảo đảm độ cứng của kết cấu và không biến dạng trong quá trình lắp ghép cấu kiện hoặc tổ hợp cấu kiện vào vị trí thiết kế, cũng như đảm bảo độ bền vững và ổn định của toàn bộ công trình;
e) Có biện pháp đảm bảo thi công xen kẽ giữa lắp cấu kiện và lắp các thiết bị công nghệ và thiết bị kỹ thuật khác;
f) Bảo đảm sự đồng bộ của quá trình lắp ghép.

9.1.4   Khi chọn các loại cần trục, máy, thiết bị lắp ghép công trình, cần tuân theo biện pháp kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công đã lập và chú ý đến những vấn đề:

a) Kích thước, khối lượng công trình;

b) Hình dạng, kích thước công trình;

c) Đặc điểm của khu vực lắp ghép  .

9.1.5   Trong điều kiện cho phép nên có giải pháp cơ giới hóa đồng bộ dây chuyền công nghệ lắp ghép từ khâu vận chuyển, xếp dỡ cho đến khâu lắp đặt cấu kiện vào vị trí thiết kế 

Nên sử dụng các thiết bị gá lắp và phương tiện cơ giới nhỏ, các công cụ cầm tay có năng suất cao nhằm giảm lao động thủ công trong lắp ghép và hoàn thiện công trình.

9.1.6 Trước khi lắp ghép, phải hoàn thành các công tác chuẩn bị gồm một số hoặc toàn bộ các vấn đề sau:

a) Làm kho, lán sân bãi cạnh công trình, trang bị các bệ gá xếp dỡ cấu kiện trong phạm vi hoạt động của cầu trục;

b) Kiểm tra, hiện chỉnh máy móc, thiết bị lắp ghép và bố trí đúng vị trí xác định trong dây chuyền công nghệ của thiết kế tổ chức thi công;

c) Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

9.1.7 Nên tiến hành lắp ghép cấu kiện lấy trực tiếp từ phương tiện vận chuyển. Khi không có điều kiện thì có thể xếp cẩu kiện tại các kho bãi trên công trường nhưng cần chú ý đến trình tự theo biện pháp lắp ghép.

9.1.8 Để đảm bảo chất lượng công tác lắp ghép cấu kiện bê tông đúc sẵn, phải tiến hành kiểm tra trong tất cả các công đoạn của quá trình lắp ghép theo quy định của TCVN 4055:1995 và các tiêu chuẩn, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

9.1.9 Công tác thi công phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đúng hồ sơ thiết kế;

b) Đúng tiến độ;

c) Đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu theo các qui chuẩn,  tiêu chuẩn áp dụng và các qui định về chất lượng của nhà nước liên quan;

d) Sử dụng đất tiết kiệm;

e) Đảm bảo các qui định về môi trường;

f) Đảm bảo các qui định về an toàn lao động;

g) Có giải pháp đảm bảo tưới liên tục bình thường đối với hệ thống nâng cấp;

h) Đảm bảo các qui định khác về pháp luật (nếu có).
9.2 Vận chuyển, kê xếp, nghiệm thu cấu kiện tại công trường

9.2.1 Các cấu kiện bê tông đúc sẵn chuyển đến công trường phù hợp với thiết kế, đồng thời phải phù hợp những yêu cầu kỹ thuật do thiết kế quy định.

Không chấp nhận các cấu kiện đúc sẵn không có chứng chỉ và không có dấu kiểm tra chất lượng của KCS.

9.2.2 Trước khi lắp ghép, tất cả các cấu kiện phải được kiểm tra, nghiệm thu theo những yêu cầu kỹ thuật sau :

a) Cường độ bê tông của sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định của thiết kế, trường hợp thiết kế không quy định cần phải bằng hoặc lớn hơn 80% cường độ nén ở tuổi 28 ngày theo yêu cầu thiết kế, được xác định bằng kết cấu thí nghiệm nén mẫu của nhà sản xuất;

b) Hình dạng bên ngoài của cấu kiện không được biến dạng, sứt mẻ quá giới hạn cho phép, phải đảm bảo kích thước hình học theo thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật của TCVN tương ứng cho các sản phẩm này, đảm bảo độ chính xác vị trí các khe, các chỗ lõm, hốc, các lỗ chờ lắp ghép, vị trí các chi tiết đặt sẵn, cốt thép chờ, chi tiết định vị, chất lượng thép móc cẩu ( tiết diện, chủng loại thép làm móc, sự biến dạng của móc cẩu khi xếp dỡ vận chuyển; 

c) Mặt ngoài của sản phẩm không được có vết nứt hoặc rỗ vượt quá giới hạn cho phép. Màu sắc và trang trí phải phù hợp với thiết kế.
d) Khả năng chịu tải của sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định của thiết kế và đáp ứng yêu cầu của Mục 5.5 của TCVN 6394:2014 (đối mới kênh BTCTTM), tham khảo Mục 5.5 của TC.VCA 006:2014 (đối với Kênh BTCS);

9.2.3 Trên các cấu kiện đúc sẵn, cần đánh dấu trọng tâm, trục định vị theo các phương. Những cấu kiện của kết cấu cần tổ hợp thì đơn vị sản xuất đánh dấu. Những cấu kiện không cần tổ hợp do đơn vị thi công đánh dấu. Các đường trục có thể được đánh dấu bằng khe rãnh, tiết diện hình tam giác hoặc dùng sơn vạch kẻ trên một chiều dài của trục. Những chỉ dẫn về việc đánh dấu các đường phải ghi rõ trong bản vẽ thi công.

9.2.4  Đơn vị sản xuất cần cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đơn đặt hàng của đơn vị đặt hàng các cấu kiện đúc sẵn, kèm theo các chi tiết liên kết. Mác của các chi tiết kèm theo phải phù hợp với mác  của các chi tiết liên kết đã đặt sẵn trong cấu kiện.

9.2.5 Chiều dài của phương tiện vận chuyển phải phù hợp với chiều dài cấu kiện. Chiều dài phần thừa ra không được vượt quá chiều dài cho phép trong quy định của thiết kế về kê xếp vận chuyển cấu kiện.

9.2.6 Khi vận chuyển các cấu kiện đúc sẵn, cần tuân theo các yêu cầu sau:

a) Bốc, xếp các cấu kiện đúc sẵn lên phương tiện vận chuyển hay kê xếp trên công trường phải theo đúng sơ đồ đã chỉ dẫn trong thiết kế tổ chức thi công. Việc xếp đặt phải đảm bảo đúng trình tự và vị trí quy định trong thiết kế cũng như hướng dẫn của đơn vị sản xuất;
b) Khi kê xếp các cấu kiện chồng lên nhau, nếu gối kê không đặt được cùng một điểm theo phương thẳng đứng (có thể do vướng móc cẩu, thép chờ, vai đỡ, v.v....) thì phải đặt gối kê về phía tâm cấu kiện, tránh đặt ra phía ngoài dễ gây nứt cấu kiện;
Khi lắp cấu kiện thành nhiều lớp trên công trường, cân chú ý những vấn đề sau đây:

c) Bảo đảm kê xếp và nâng chuyển cấu kiện dễ dàng khi lắp ghép, không gây hư hỏng các cấu kiện bên cạnh;
d) Chiều cao xếp chồng các lớp cấu kiện được xác định theo điều kiện kỹ thuật và điều kiện an toàn, và được chỉ dẫn trong thiết kế tổ chức thi công;
e) Chiều rộng lối đi giữa các chồng không nhỏ hơn 0,7 m. Khoảng cách giữa các chồng kề nhau không nhỏ hơn 0,2m;
f) Không xếp các cấu kiện lên lối đi của cần trục và trên đường thi công.
9.3 Lắp ghép cấu kiện

9.3.1 Yêu cầu chung

9.3.1.1 Chỉ lắp ghép những cấu kiện bảo đảm chất lượng, có chứng chỉ xuất xưởng của nhà sản xuất.
9.3.1.2 Trong quá trình lắp ghép, phải thường xuyên kiểm tra độ chính xác lắp đặt cấu kiện và xác định vị trí thực tế cấu kiện đã được lắp đặt bằng máy trắc đạc. Các kết quả kiểm tra (sau khi liên kết cố định) phải ghi trong bản vẽ hoàn công.

9.3.1.3 Trong quá trình lắp ghép, phải đảm bảo độ cứng và độ ổn định kết cấu dưới tác động của tải trọng bản thân, tải trọng thi công lắp ghép và gió bão. Trên cơ sở đó, cần thực hiện đúng các quy định về kê, đệm và liên kết các bộ phận cấu tạo

9.3.1.4 Trước khi vận chuyển cấu kiện lắp ghép, cần

a) Làm sạch cấu kiện và vị trí mà cấu kiện sẽ được lắp: Không làm sạch bằng nước mặn, nước có tạp chất, dầu nhớt, không áp dụng các phương pháp đốt nóng để làm sạch sơn, dầu trên các chi tiết cấu kiện lên bề mặt các cấu kiện đã được trang trí, hoàn thiện. Nên làm sạch bằng lau chùi cạo rửa, chải;

b) Kiểm tra chủng loại cấu kiện theo thiết kế;

c) Kiểm tra vị trí và dung sai của các chi tiết đặt sẵn.
9.3.1.5 Khi móc cáp và vận chuyển cấu kiện lắp ghép, cần chú ý các vấn đề sau:

a) Tránh dập hỏng bê tông, bảo vệ cáp khỏi bị hư hại;

b) Khi nâng phải dùng cơ cấu kẹp giữa để đảm bảo phân phối đều tải trọng lên cấu kiện và lên các nhánh cáp;

c) Dây móc cáp phải theo đúng tiêu chuẩn và có cơ cấu chuyên dùng để tháo móc.

9.3.1.6 Cấu kiện cần được nâng từ từ không giật, không đảo, không quy kết hợp với dây chằng dẫn hướng cấu kiện. 

9.3.1.7 Không kéo lê các cấu kiện trong khi vận chuyển.

9.3.1.8 Phải đặt cấu kiện đúng vị trí thiết kế (đường trục, cao độ, gối đỡ...). Các cấu kiện có chi tiết đặt sẵn đặc biệt hoặc các cơ cấu định vị thì phải lắp đặt theo các cơ cấu đó.

9.3.1.9 Trước khi liên kết cố định, cần kiểm tra vị trí cấu kiện theo thiết kế. Các kết quả kiểm tra này cần được ghi vào sổ nhật ký lắp ghép
9.3.1.10 Cần bảo quản cẩn thận cấu kiện trong quá trình lắp ghép, tránh bị hư hỏng. Những cấu kiện hư hỏng quá mức cho phép, phải được thay thế hoặc sửa chữa theo sự thỏa thuận của cơ quan thiết kế và tư vấn giám sát thi công.
10. Yêu cầu kỹ thuật thi công kênh

10.1 Công tác đào, đắp đất 
Công tác đào, đắp đất khi thi công kênh theo quy định tại muc 6.1 và 6.2 TCVN 8305:2009 Công trình Thủy lợi- Kênh đất- Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu.

10.2  Thi công nền kênh bê tông đúc sẵn
a.  Trường hợp kênh được đặt trên hai gối trụ, chỉ cần thi công hai mố theo thiết kế.

b. Trường hợp không được đặt trên hai gối trụ, cần thi công lớp vữa bê tông mác thấp, vừa đảm bảo độ phẳng đáy, đảm bảo cao trình và độ dốc, đồng thời tăng khả năng chịu lực.
10.3 Thi công trong một số trường hợp đặc biệt:

a. Kênh đi qua mái dốc sườn núi: Trường hợp kênh đi qua mái dốc sườn núi cần xây bờ chắn, làm rãnh thoát nước mưa, có thể tiêu nước mưa qua dưới kênh;
 b. Kênh qua vùng ao hồ, đầm lầy, vùng đất yếu phải tổ chức thi công theo đúng hồ sơ thiết kế và có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn; trong một số trường hợp cần so sánh với các giải pháp khác như cầu máng, xi phông…;
  c. Trường hợp vừa thi công vừa phục vụ sản xuất: nhà thầu xây lắp phải lập tiến độ, phương án thi công chi tiết phù hợp với lịch cấp nước của cơ quan quản lý công trình và được chủ đầu tư chấp thuận.
10.4 Lắp đặt cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn

10.4.1 Đơn vị thi công phải lập biện pháp tổ chức thi công, chú trọng đến vấn đề chuyên môn hoá và an toàn lao động, đảm bảo thi công đúng thiết kế.

10.4.2 Trong biện pháp lắp ghép phải có các nội dung sau:

a)  Phương tiện để lắp ghép;
b) Trình tự lắp ghép;
c) Biện pháp để đảm bảo lắp ghép chính xác, an toàn;
d) Đảm bảo độ cứng kết cấu; Cần có các biện pháp và qui định để tránh xảy ra ứng suất cục bộ làm phá hỏng cấu kiện;
e) An toàn lao động.
10.4.3 Vận chuyển, kê xếp:

a)  Tư thế đặt cấu kiện phải được qui định;

b) Vận chuyển và kê xếp phải đúng qui định trong thiết kế;

c) Kê chèn bằng gỗ hoặc vật liệu mềm không làm nứt, mẻ cấu kiện;

d) Xếp chồng cấu kiện phải theo thiết kế (về số lớp, chiều cao, lối đi…);

e) Chồng, néo phải chắc chắn không làm xê dịch, va chạm, lật, đổ, không để hỏng cốt thép chờ, vỡ bê tông…

10.4.4 Lắp ghép cấu kiện:

a) Trước khi lắp ghép phải có nghiệm thu mặt bằng đảm bảo đủ điều kiện yêu cầu cho công tác lắp ghép;

b)  Liên kết tạm thời phải đảm bảo không ảnh hưởng đến kết cấu;
c) Nâng cấu kiện phải từ từ, không giật, không kéo lê, đúng tư thế chịu lực tính toán;

d) Hạ cấu kiện từ từ, đảm bảo không phá hỏng, đặt đúng vị trí, cao trình. Kê chèn phải chắc chắn để cấu kiện không bị xê dịch;

e) Tháo móc cáp chỉ khi cấu kiện đã đặt đúng vị trí, cao trình, đã kê chèn chắc;

f) Liên kết cấu kiện chỉ thực hiện khi đã kiểm tra vị trí cấu kiện đã được đặy đúng vị trí, chắc chắn và phải được ghi vào nhật ký thi công.
10.4.5 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong thi công kênh
10.4.5.1 Mỗi công trường phải xây dựng nội quy an toàn lao động, bảo vệ môi trường phù hợp với địa bàn thi công và phải phổ biến cho toàn thể các đơn vị, cá nhân có liên quan đến công trường.
10.4.5.2 Công trường thi công phải có người phụ trách an toàn lao động, bảo vệ môi trường. Người phụ trách an toàn lao động phải kịp thời báo cáo lên cấp trên trực tiếp nếu thấy vi phạm nội quy an toàn lao động và bảo vệ môi trường. Trong trường hợp đặc biệt khẩn cấp thì có quyền tạm thời đình chỉ thi công và phải báo cáo ngay với cấp có thẩm quyền;
10.4.5.3 Đối với những khu vực có người qua lại cần có những biển báo phù hợp, trong trường hợp cần thiết có thể dung giải pháp kỹ thuật để ngăn cách hoặc có người canh chừng, bảo vệ;
10.4.5.4 Phải có các qui định về an toàn lao động phù hợp với những máy móc thiết bị được sử dụng để thi công các giai đoạn;
10.4.5.5 Khi sử dụng các vật liệu nổ cần triệt để tuân theo các quy định về an toàn đối với việc bảo quản, vận chuyển và sử dụng vật liệu nổ.
11.  Kiểm tra chất lượng thi công 
11.1 Yêu cầu chung

11.1.1 Mục đích của việc kiểm tra chất lượng công trình là nhằm để cho công trình đảm bảo chất lượng thể hiện việc công trình đã thi công xong phải phục vụ được mục tiêu đề ra, thể hiện qua việc đáp ứng các yêu cầu của thiết kế công trình, các qui trình, qui phạm được áp dụng với công trình cũng như các qui định hiện hành khác của các cơ quan có thẩm quyền;
11.1.2 Công tác kiểm tra chất lượng công trình là một quá trình nên phải làm thường xuyên, kịp thời, tránh tình trạng thi công kém chất lượng, không đảm bảo yêu cầu thiết kế rồi mới được phát hiện và phải phá đi làm lại;
11.1.3 Trong quá trình thi công, nhà thầu thi công và chủ đầu tư phải thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra, theo dõi về các mặt sau:

a)  Sự tuân thủ đồ án thiết kế;

b) Sự thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan;

c) Chất lượng công trình.
11.2 Nội dung kiểm tra 

11.2.1 Nội dung kiểm tra chất lượng công trình bao gồm:

a) Kiểm tra cấu kiện bê tông đúc sẵn;

b) Kiểm tra vị trí tuyến kênh trên mặt bằng;

c) Kiểm tra công tác đào đất, đắp đất nền kênh phù hợp với yêu cầu độ dốc kênh;
d) Kiểm tra mặt bằng trước khi thi công lắp đặt cấu kiện;

e) Kiểm tra công tác thi công lắp đặt cấu kiện;
f) Kiểm tra các mối nối;
g) Kiểm tra công tác đắp đất (khi cần thiết);

h) Kiểm tra độ dốc đáy kênh;

i) Kiểm tra nối tiếp với các công trình trên kênh;

j) Kiểm tra chất lượng của các công trình trên kênh;

k) Việc thực hiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan;

l) Thiết bị, nhân lực cam kết sử dụng;

m) Sổ nhật ký, tài liệu thí nghiệm v.v...;

n) Biện pháp thi công và an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

11.2.2 Trong từng nội dung kiểm tra cần xem xét qui trình thực hiện, khối lượng công việc, các chỉ số chất lượng như cường độ, độ chính xác, thủ tục, biên bản, hồ sơ chứng chỉ liên quan…
11.3 Thiết bị và nhân viên làm công tác kiểm tra

Công trường phải có đủ dụng cụ thí nghiệm và quan trắc đáp ứng được các yêu cầu kiểm tra, có quy định về cách sử dụng, kiểm tra, điều chỉnh các dụng cụ đó. Người làm công tác thí nghiệm phải qua đào tạo, có nghiệp vụ và chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc. Thiết bị thí nghiệm phải được đăng kiểm và còn giá trị thời hạn đăng kiểm. Phải có sổ sách và quy định cách ghi chép số liệu rõ ràng.
11.4  Yêu cầu đối với một số nội dung kiểm tra chính 

11.4.1  Kiểm tra cấu kiện bê tông đúc sẵn:

a) Các văn bản, tài liệu về xuất sứ vật liệu xây dựng như xi măng, cát, đá, thép, lưới thép, que hàn, phụ gia và các vật liệu khác chứng tỏ sự phù hợp với qui trình của nhà sản xuất cấu kiện;
b) Các văn bản và tài liệu chứng tỏ sự phù hợp về mác bê tông và cốt thép (hoặc lưới thép) theo thiết kế: mác bê tông, chủng loại thép, bố trí thép (có văn bản chứng tỏ kiểm tra trước khi đổ bê tông);
c) Văn bản xuất xưởng của cấu kiện đúc sẵn có chứng chỉ chất lượng đã được kiểm tra bằng các thiết bị tin cậy, qui trình còn hiệu lực và đơn vị kiểm tra có đủ điều kiện về kiểm tra chất lượng và kết quả kiểm tra đảm bảo cấu kiện đủ độ bền, kích thước hình học trong sai số cho phép, có đủ các bộ phận theo thiết kế, không bị cong vênh, nứt sứt;
d) Các chứng chỉ kiểm định khả năng chịu tải của sản phẩm xuất xưởng phải phù hợp với quy định của thiết kế và đáp ứng yêu cầu của Mục 5.5 của TCVN 6394:2014 (đối mới kênh BTCTTM), tham khảo Mục 5.5 của TC.VCA 006:2014 (đối với Kênh BTCS);
e) Lý lịch của cấu kiện phải có đủ các yếu tố sau:

e.1) Ngày lập hồ sơ xuất xưởng;
e.2) Tên và địa chỉ nơi sản xuất;
e.3) Số của lô sản phẩm;
e.4) Ngày lập biên bản nghiệm thu sản phẩm;
e.5) Các kết quả thí nghiệm sản phẩm;
e.6) Tên và ký hiệu bản vẽ điển hình các cấu kiện 

11.4.2  Kiểm tra vị trí tuyến kênh trên mặt bằng; 

Phải thường xuyên kiểm tra vị trí tuyến kênh, tuyến công trình trên kênh để đảm bảo thi công đúng tuyến thiết kế, tránh sai số tích luỹ.
11.4.3  Kiểm tra công tác đào đất, đắp đất nền kênh; 

a) Công việc bóc bỏ tầng phủ hữu cơ;

b) Công tác thu dọn nền, vét bùn lầy;

c) Hệ thống thoát nước;

d) Chất lượng nền kênh và các biện pháp xử lý.

e) Dung trọng khô của từng lớp đã được đầm chặt;

f) Quy cách, trọng lượng của công cụ đầm nén, phương pháp đầm;
11.4.4  Kiểm tra mặt bằng trước khi thi công lắp đặt cấu kiện;

Mặt bằng trước khi thi công cấu kiện phải đảm bảo đủ điều kiện để đảm bảo lắp đặt cấu kiện được dễ dàng, định vị được, ổn định được, đảm bảo đúng vị trí và cao độ, không bị xê dịch, lún sụt, dễ dàng hoàn thiện các mối nối.

11.4.5  Kiểm tra công tác thi công lắp đặt cấu kiện:
a) Kiểm tra trong quá trình đang thi công so với các qui định, yêu cầu của thiết kế.

b) Kiểm tra vị trí lắp đặt cấu kiện so với các mốc chuẩn

11.4.6  Kiểm tra các mối nối:
a) Vữa chèn được sử dụng phải đảm bảo đúng qui định của thiết kế. Nếu thiết kế không có qui định nên dùng loại vữa ít co ngót để đảm bảo tránh xảy ra nứt sau khi bê tông đông kết.

b) Qui trình chèn lấp

c) Các gối đỡ (nếu có)…

11.4.7 Kiểm tra độ dốc đáy kênh:

Điểm kiểm tra cần phân bố theo chiều dài từ 15-20 m  một điểm, ngoài ra cần kiểm tra tại các điểm thay đổi độ dốc kênh, điểm nối tiếp với các công trình trên kênh.

Phải thường xuyên kiểm tra cao độ đáy, độ dốc đáy kênh và công trình trên kênh theo thiết kế để tránh trường hợp thi công xong hạng mục công trình mới phát hiện sai cao độ.
11.4.8 Biện pháp thi công và an toàn lao động, bảo vệ môi trường.

Công tác đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo giao thông và công tác bảo vệ môi trường phải thực hiện đúng đồ án thiết kế, đúng hợp đồng và các quy định hiện hành liên quan.
12.  Công tác nghiệm thu kênh bê tông đúc sẵn
12.1  Các giai đoạn nghiệm thu

Công tác nghiệm thu bao gồm nghiệm thu từng bộ phận công trình và nghiệm thu tổng thể công trình sau khi đã thi công xong.
12.2  Các bộ phận công trình phải tổ chức nghiệm thu 

Các phần công trình phải tổ chức nghiệm thu được quy định như sau:

a) Xử lí nền (đối với cả phần đào và đắp);
b) Mặt bằng trước khi lắp ghép cấu kiện (vị trí, cao độ, mặt bằng tuyến);
c) Từng đoạn kênh đã thi công xong;

d) Công trình trên kênh: căn cứ vào danh mục công trình trên kênh, quy mô công trình do Chủ đầu tư quyết định.
 12.3  Nghiệm thu tổng thể công trình

Trước khi tổ chức nghiệm thu phải thực hiện chế độ thử tải kênh. Việc thử tải kênh được tiến hành trên toàn bộ hệ thống với mức nước gia cường trong thời gian 48 giờ liên tục để đánh giá chế độ nước chảy, mực nước ở các đoạn kênh (chú ý ở cuối kênh), đánh giá độ ổn định, dò rỉ của kênh .
12.4 Việc kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép các cấu kiện bê tông đúc sẵn cần thực hiện các yêu cầu sau:

a) Xác định chất lượng cấu kiện so với thiết kế;
b) Đánh giá chất lượng công tác lắp ghép;

c) Kiểm tra mức độ hoàn thành của công trình (hay hạng mục công trình) sau khi đã lắp ghép xong và khả năng tiến hành thi công các công việc tiếp theo;

e) Kịp thời sửa chữa các sai sót trong quá trình lắp ghép.
12.5  Cần tiến hành kiểm tra nghiệm thu những vấn đề sau:

a) Mức độ chính xác của việc lắp ghép các cấu kiện, độ kín khít của chỗ tiếp giáp giữa các cấu kiện với nhau và với gối đỡ; dung sai thực tế so với dung sai cho phép…
b) Chất lượng đổ vữa bê tông chèn mối nối lắp ghép và khe hở; 
c) Sự nguyên vẹn của các cấu kiện và bộ phận lắp ghép;

d) Việc thực hiện những yêu cầu đặc biệt khác của thiết kế.

Khi nghiệm thu, đánh giá chất lượng công tác thi công lắp ghép cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn cần căn cứ các kết quả kiểm tra thi công, nhật ký công trình và các yêu cầu kỹ thuật trong Điều 8 của TCVN 4055:1985 và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng
12.6 Việc kiểm tra nghiệm thu cần được tiến hành sau mỗi giai đoạn công việc trước khi chuyển tiếp sang giai đoạn công việc khác để chỉnh sửa kịp thời, tránh những sai sót hệ thống. Cần tiến hành quan sát, kiểm tra và đo đạc tại chỗ và lập sơ đồ hoàn công, trong đó ghi rõ sai lệch thực tế so với thiết kế.

12.7 Không tiến hành triển khai công tác lắp ghép tiếp theo khi chưa có kết luận cho phép thi công tiếp của tư vấn giám sát thi công hoặc Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu.

12.8 Sai lệch cho phép khi lắp ghép các cấu kiện bê tông đúc sẵn không vượt quá các trị số quy định trong thiết kế. Nếu trong thiết kế không quy định sai lệch cho phép khi lắp ghép không được vượt quá các trị số trong bảng 5, phần phụ lục.

12.9  Hồ sơ nghiệm thu kết cấu kênh bê tông đúc sẵn gồm có:

12.9.1 Hồ sơ nghiệm thu bao gồm:

a) Chứng chỉ xuất xưởng của các cấu kiện kênh bê tông đúc sẵn;

b) Các văn bản xác định chất lượng, nguồn gốc xuất xứ vật liệu xây;
c) Bản vẽ hoàn công lắp đặt cấu kiện, trong đó ghi rõ sai lệch thực tế so với thiết kế;

d) Biên bản hoặc bản vẽ thay đổi thiết kế; 

e) Sơ đồ kiểm tra trắc đạc công trình;

f) Sổ “Nhật ký thi công công trình” ghi mọi diễn biến trong quá trình thi công từ khi khởi công đến khi kết thúc và những thỏa thuận biện pháp xử lý kỹ thuật giữa nhà thầu và tư vấn giám sát hoặc đại diện thiết kế;

g) Những công việc quan trọng được ghi nhật ký theo mẫu biểu riêng;
h) Biên bản liệt kê chứng chỉ, trình độ tay nghề của công nhân tham gia lắp ghép;
i) Các chứng chỉ kiểm tra chất lượng vật liệu đầu vào.

12.9.2 Tài liệu dùng để nghiệm thu bao gồm:

a) Các tài liệu về nhà thầu thi công;

b) Các tài liệu về đấu thầu, chỉ định thầu;

c) Các chứng chỉ năng lực, hành nghề, kiểm định của nhà thầu, nhân viên, máy móc thiết bị cần thiết;

d) Hợp đồng và thoả thuận của các bên;

e Các chứng chỉ về chất lượng của cấu kiện;

f) Các biên bản và bản vẽ thay đổi thiết kế;
g) Các kết quả thí nghiệm;

h) Các văn bản kiểm tra, nghiệm thu trước;

i) Các văn bản phụ lục;

j) Nhật ký thi công;
k) Tài liệu về khối lượng công trình;

l) Tài liệu quan trắc độ lún, biến dạng của kênh;
m) Tài liệu, các bản vẽ hoàn công theo quy định hiện hành.

Phụ lục

Phụ lục 1. Một số dạng mặt cắt 
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Hình 1 – Hình dạng cơ bản đốt mương
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                               Hình 2. Kích thước cơ bản của đốt mương BTCT
CHÚ DẪN: 1- Đốt mương; 2- Tấm đan nắp; L- Chiều dài hiệu dụng; B- Chiều rộng lòng mương; h- chiều cao lòng mương; t- Chiều dày thành; d- Chiều dày đáy.
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  Hình 3. Kích thước cơ bản của BTCTTM                         

CHÚ DẪN: L- Chiều dài hiệu dụng; B- Chiều rộng lòng mương; h- Chiều cao lòng mương;

t- Chiều dày thành; d- Chiều dày đáy; b- Chiều rộng đáy ngoài.

Phụ lục 2.  Các bảng tra cứu
Bảng 1 - Hệ số chiếm đất

	                       Vùng
	Kcđ, %

	Cây lương thực, rau

- Miền núi

- Trung du và đồng bằng
	Từ 4 đến 6

Từ 5 đến 7

	Cây công nghiệp
	Từ 3 đến 4

	Đồng cỏ
	Từ 2 đến 3


Bảng 2 - Vận tốc không lắng cho phép v (m/s)  trong quan hệ với đường kính trung bình của đại bộ phận các hạt lơ lửng d (mm)

	d
	v
	d
	v
	d
	v

	0,1
	0,22
	1,0
	0,95
	2,0
	1,10

	0,2
	0,45
	1,2
	1,00
	2,4
	1,10

	0,4
	0,67
	1,4
	1,02
	2,5
	1,11

	0,6
	0,82
	1,6
	1,05
	2,6
	1,11

	0,8
	0,90
	1,8
	1,07
	3,0
	1,11


Bảng 3 - Sai  số lắp đặt cấu kiện  (mm)

	STT
	Loại sai số
	Sai số

	1
	Sai số cao trình đáy kênh
	10

	2
	Sai số độ dốc đáy kênh
	1%

	3
	Sai số tim kênh
	100


Bảng 4 - Một số loại lưới thép thông dụng

	Loại lưới
	No lưới
	Đường kính sợi thép

(mm)
	Kích thước mắt lưới

(mm)
	Diện tích tiết diện một sợi (cm2)
	Số lượng sợi cho 1 m lưới
	Trọng lượng 1 m2 lưới

(kg)
	Hàm lượng cốt thép µ khi đặt 1 lưới cho 1 m chiều dài

	Lưới dệt
	6
	0,7

1,1
	6 x 6
	0,00385

0,01131
	149

139
	0,90

2,70
	0,0058

0,0157

	
	7
	0,7

1,1
	7 x 7
	0,00385

0,00951
	130

125
	0,80

1,90
	0,0050

0,0119

	
	8
	0,7

1,2
	8 x 8
	0,00385

0,01131
	115

109
	0,70

2,10
	0,0044

0,0123

	
	9

10

12
	1,0

1,0

1,2
	9 x 9

10 x 10

12 x 12
	0,00785

0,00785

0,01131
	100

91

76
	1,30

1,20

1,40
	0,0078

0,0071

0,0086

	Lưới dệt
	6
	0,7
	6 x 6
	0,00385
	149
	0,90
	0,0058

	
	6/12
	0,7
	6 x 12
	0,00385
	149/39
	-
	0,0058/0,0031

	
	10
	1,0

1,2
	10 x 10
	0,00785

0,01131
	91

90
	1,20

4,60
	0,0071

0,0100

	
	10/20
	1,0

1,2
	12 x 20
	0,00785

0,01131
	91/40

90/48
	0,86

1,22
	0,0071/0,0038

0,0100/0,0053

	
	12
	1,0

1,2
	12 x 12
	0,00785

0,01131
	78

76
	0,95

1,35
	0,0061

0,0086

	
	12/25
	1,0

1,2
	12 x 25
	0,00785

0,01131
	78/39

78/39
	0,72

1,02
	0,0061/0,0031

0,0086/0,0044

	Lưới hàn
	12/8
	0,7

1,0

1,2
	12 x 8
	0,00385

0,00785

0,01131
	80/115

78/112

76/109
	0,59

1,17

1,64
	0,0081/0,0045

0,0061/0,0088

0,0086/0,0123

	
	12
	0,7

1,0

1,2
	12 x 12
	0,00385

0,00785

0,01131
	80

78

76
	0,48

0,95

1,35
	0,0081

0,0061

0,0086

	
	12/25
	0,7

1,0

1,2
	12 x 25
	0,00385

0,00785

0,01131
	80/40

78/39

76/39
	0,36

0,72

1,02
	0,0031/0,0015

0,0061/0,0031

0,0086/0,0044

	CHÚ THÍCH :

1) Lưới thép được đánh số theo kích thước của mắt lưới. Trường hợp mắt lưới hình chữ nhật, lưới được đánh số là một phân số với tử số là kích thước mắt lưới theo phương dọc, mẫu số là kích thước mắt lưới theo phương ngang;

2) Số lượng lưới thép và hàm lượng cốt thép trong các cột ghi dưới dạng phân số cũng theo cách trên.


Phụ lục 3 – Một số mẫu nghiệm thu ( tham khảo)

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày..... tháng..... năm......

Biên bản Số ...........................
Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng).............

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi tên công việc khảo sát, bước thiết kế xây dựng công trình)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Chủ đầu tư :                           (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:.................…...............

b) Nhà thầu giám sát khảo sát xây dựng, nếu có:       (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên  người đại diện theo pháp luật:..................................................

c) Nhà thầu khảo sát xây dựng:               (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Họ và tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật:.....................................

3. Thời gian nghiệm thu :


Bắt đầu:

.......... ngày.......... tháng ......... năm.........        

Kết thúc :           .......... ngày.......... tháng.......... năm..........

Tại.................................................................................................................

4. Đánh giá báo cáo kết quả khảo sát xây dựng:

a) Về chất lượng công tác khảo sát xây dựng (đối chiếu với nhiệm vụ khảo sát  xây dựng);

b) Về quy mô và phạm vi khảo sát (đối chiếu theo hợp đồng khảo sát xây dựng);

c) Về số lượng, hình thức báo cáo kết quả khảo sát xây dựng;
d) Các vấn đề khác, nếu có.

5. Kết luận: 

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.

- Yêu cầu bổ sung, hoàn chỉnh và các kiến nghị khác nếu có.

	nhà thầu khảo sát xây dựng

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu )
	Chủ đầu tư

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu)



	
	nhà thầu Giám sát khảo sát xây dựng

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện theo pháp luật và đóng dấu )




Hồ sơ nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày..... tháng..... năm......

Biên bản Số ...........................
Nghiệm thu công việc xây dựng 
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên công việc được nghiệm thu và vị trí xây dựng trên công trình)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người giám sát thi công xây dựng công trình của Chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của Tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu;

b) Người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của Nhà thầu thi công xây dựng công trình.

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu công việc của tổng thầu với nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày......... tháng......... năm..........

Tại: …………………

4. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với khoản 1 Điều 24  Nghị định này).

b) Về chất lượng công việc xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác nếu có.

d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận:

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc xây dựng đã thực hiện và các yêu cầu khác nếu có.

	giám sát thi công xây dựng

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
	kỹ thuật thi công trực tiếp

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

	giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư 
(trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)    


Hồ sơ nghiệm thu công việc xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và các phụ lục kèm theo nếu có; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày..... tháng..... năm......
Biên bản số ......................
Nghiệm thu hoàn thành  bộ phận công trình 
xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng
Công trình .........(ghi tên công trình xây dựng)............

1. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng được nghiệm thu, vị trí xây dựng trên công trình). 

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

a) Người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư hoặc người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu trong trường hợp nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng do nhà thầu phụ thực hiện; 

b) Người phụ trách thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng công trình; 

Trong trường hợp hợp đồng tổng thầu, người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự để kiểm tra công tác nghiệm thu của tổng thầu đối với các nhà thầu phụ.

3. Thời gian nghiệm thu:


Bắt đầu:             .......... ngày.......... tháng......... năm..........        

Kết thúc:           ........... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ………………………………………………………..

4. Đánh giá bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu (đối chiếu với Điều 25 của Nghị định này).
b) Về chất lượng xây dựng bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình xây dựng).

c) Các ý kiến khác, nếu có.

d) ý kiến của người giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư tham dự về công tác nghiệm thu công việc xây dựng của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.

5. Kết luận :

- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu và đồng ý triển khai giai đoạn thi công xây dựng tiếp theo.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình đã hoàn thành và các yêu cầu khác nếu có.

	giám sát thi công xây dựng

(của chủ đầu tư hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình của tổng thầu đối với hình thức hợp đồng tổng thầu).

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)
	kỹ thuật thi công trực tiếp

(của Nhà thầu thi công xây dựng công trình)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)

	giám sát thi công xây dựng của chủ đầu tư 
(trong trường hợp hợp đồng tổng thầu)

(Ghi rõ họ tên, chức vụ)


Hồ sơ nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng và các phụ lục khác kèm theo; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.



	Tên Chủ đầu tư

............................

............................


	cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày..... tháng..... năm.....


Biên bản
Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình 
hoặc công trình để đưa vào sử  dụng
1. Công trình/hạng mục công trình:.........................................................

2. Địa điểm xây dựng: 

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a) Phía chủ đầu tư:  (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư: (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người đại diện theo pháp luật và người phụ trách bộ phận giám sát thi công xây dựng công trình của nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ). 

b) Phía nhà thầu thi công xây dựng công trình : (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Người phụ trách thi công trực tiếp :  (ghi rõ họ và tên, chức vụ ). 

c) Phía nhà thầu thiết kế xây dựng công trình tham gia nghiệm thu theo yêu cầu của chủ đầu tư xây dựng công trình: (ghi tên tổ chức, cá nhân)
- Người đại diện theo pháp luật : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

- Chủ nhiệm thiết kế : (ghi rõ họ và tên, chức vụ ).

4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:


Bắt đầu:             …....... ngày…........ tháng…....... năm…......        

Kết thúc:           ….......  ngày…........ tháng…....... năm…......

Tại: …………………………………………………………..

5. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng:


a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật);

c) Các ý kiến khác nếu có.

6.  Kết luận :

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có.

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

	   Nhà thầu giám sát thi                  công xây dựng công trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)
	Chủ đầu tư

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ

và đóng dấu pháp nhân)



	Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

(ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ 
và đóng dấu);
	Nhà thầu thi công
xây dựngcông trình

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ 
và đóng dấu)


Hồ sơ nghiệm thu gồm:

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có; 

- Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.

	
Chủ đầu tư/Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình

.....................................

.....................................

Công trình....................

.....................................
	Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Địa điểm, ngày....... tháng...... năm......


Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng

Kính gửi:       (tên cơ quan quản lý nhà nước theo quy định)

1. Tên công trình, vị trí xây dựng:

2. Các tổ chức cá nhân tham gia xây dựng:

a) Nhà thầu khảo sát xây dựng:......  (ghi tên tổ chức, cá nhân)...............
b) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:............ (ghi tên tổ chức, cá nhân) 

c) Nhà thầu thi công xây dựng:.............. (ghi tên tổ chức, cá nhân) 

d) Nhà thầu giám sát thi công xây dựng:.............. (ghi tên tổ chức, cá nhân) 

3. Mô tả nội dung sự cố:

Mô tả sơ bộ về sự cố, tình trạng công trình xây dựng khi xảy ra sự cố, thời điểm xảy ra sự cố

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. Thiệt hại sơ bộ về người và vật chất:

a) Tình hình thiệt hại về người, về vật chất:................................................

b) Về nguyên nhân sự cố:............................................................................ 

5. Biện pháp khắc phục:.............................................................................. 

	Nơi nhận :                                                                               

- Như trên;

- Lưu
	Người báo cáo *

(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


* Ghi chú:


a) Chủ đầu tư lập báo cáo sự cố xảy ra tại công trình đang thi công xây dựng;


b) Chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng lập báo cáo xảy ra tại công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác.
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